ĐÁNH GIÁ SIÊU ÂM TRƯỚC MỔ

TRONG PHẪU THUẬT CẮT TÚI MẬI NỘI SOI

BS Võ Tấn Đức

1. Mở đầu

Cắt túi mật nội soi là phẫu thuật nội soi đầu tiên được thực hiện một cách hoàn chỉnh bởi Philippe Mouret ở Lyon – Pháp vào năm 1987.

Chỉ định cho phương pháp này ngày càng mở rộng và được sử dụng rộng rãi, được xem như là phẫu thuật đầu tay cho phẫu thuật viên nội soi.

Tuy là một loại phẫu thuật nhẹ nhàng, thậm chí được xem là khá “đơn giản” nhưng một khi đã có tai biến thì đôi khi cũng rất nặng nề.

2. Siêu âm được xem là một phương pháp chẩn đoán hình ảnh được chọn lựa đầu tiên vì tính an toàn, rẻ tiền và nhất là có độ chính xác cao trong chẩn đoán bệnh lý của túi mật và đường mật.Với khả năng khảo sát được toàn diện hệ gan-mật trước mổ, nếu được tiến hành tỉ mĩ và có sự phối hợp tốt giữa phẫu thuật viên và BS siêu âm sẽ giúp chúng ta đánh giá và tiên lượng được “độ khó” cho cuộc mổ. Nhất là khi kết hợp với siêu âm trong mổ sẽ giúp PTV đánh giá chính xác hơn tổn thương và vì vậy, nâng cao độ an toàn của phẫu thuật.

3. Do đó, người PTV cần có những hiểu biết cơ bản về triệu chứng học siêu âm gan-mật, cũng như biết đặt ra những yêu cầu, những thông tin mà bác sĩ siêu âm phải cung cấp giúp đánh giá và tiên lượng trước mổ.
3.1 Các điều kiện khảo sát siêu âm hệ gan-mật trước mổ

· Chuẩn bị bệnh nhân

· Nhất thiết bệnh nhân phải được nhịn đói 8-12 giờ, để :

(1) đảm bảo túi mật ở trạng thái căng sinh lý: 

(2) sẽ phù hợp với hình thái khi mổ (túi mật sau bữa ăn thường co nhỏ)

· giúp đánh giá toàn diện và chính xác hơn các tổn thương của túi mật, tránh nhầm lẫn thành túi mật dày do co thắt sau bữa ăn, tránh bỏ sót các tổn thương ở thành cũng như trong lòng túi mật: u, polyp, sỏi nhỏ, xác giun sán …

· giảm thiểu đến tối đa hơi trong ống tiêu hóa gây cản trở cho cuộc siêu âm, nhất là tránh ảnh giả sỏi trong lòng túi mật, giúp tiếp cận dễ dàng ống mật chủ, tụy và vùng cuống gan.

3.2 Khi cần thiết, phải cho bệnh nhân uống nước (khoảng 400 ml) và nằm ngửa hay nghiêng phải để khảo sát ống mật chủ đoạn cuối và tụy cũng như để “đuổi” bớt hơi trong dạ dày-tá tràng.

· Tư thế bệnh nhân

· Thông thường bệnh nhân nằm ngửa, hít vào sâu.

· Tư thế nghiêng trái làm túi mật đổ ra trước sát thành bụng sẽ giúp dễ quan sát hơn, các tạng đổ về phía bụng trái và làm nông hóa các tạng sâu hơn như ống mật chủ, tụy. 

· Tư thế Fowler có thể giúp hệ gan-mật xuống thấp ra khỏi bờ sườn phải hơn.

· Nằm nghiêng phải sau uống nhiều nước để khảo sát vùng đầu tụy, đoạn cuối ống mật chủ.

Cần thiết thực hiện khảo sát hệ mật ít nhất ở hai tư thế, nhằm hạn chế âm tính giả và dương tính giả cũng như để xác định tính di động của sỏi trong túi mật.
3.3 Nhắc lại giải phẫu và triệu chứng học siêu âm sỏi mật.

· Túi mật:

· Hình dáng. Túi mật thường có hình bầu dục hay quả lê, với khẩu kính to dần từ cổ đến đáy. Hình dạng này có nhiều thay đổi với các biến dạng gập góc ở đáy tạo hình ảnh chiếc mũ phrygian, gập góc thân-phễu với nếp gấp rõ rệt. Các biến dạng này thay đổi theo tư  thế, theo nhịp thở.

· Kích thước. Túi mật gọi là to khi đường kính ngang trên 5 cm, và ngược lại gọi là nhỏ khi khẩu kính dưới 2 cm dù bệnh nhân nhịn đói đầy đủ.

· Thành túi mật thông thường dày đều đặn dưới 2 mm, thấy rõ ở phía giường túi mật, có dạng một đường phản âm dày nét như kẻ chì. Trên 3 mm được xem là thành túi mật dày. Thành túi mật dày có thể : (1) lan tỏa hay khu trú; (2) do nguyên nhân nội khoa có rối loạn chức năng gan (xơ gan, báng bụng, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giảm albumine máu, viêm gan, người nghiện rượu), suy tim ứ huyết, suy thận, AIDS và bệnh cảnh nhiễm trùng toàn thân hay nguyên nhân ngoại khoa (viêm túi mật cấp, mạn, hoại thư , sinh hơi…do sỏi hay không do sỏi); (3) do khối u ác tính (các loại u ác tính) hay lành tính (u cơ tuyến, leiomyoma…). Thành túi mật hoá vôi trong túi mật sứ với hình ảnh siêu âm chỉ là một đường cong phản âm mạnh ở vị trí túi mật kèm bóng lưng phía sau to và rõ nét. 

· Sỏi túi mật

· Tam chứng điển hình: cấu trúc phản âm dày, có bóng lưng và di động.

3.4 Khi túi mật chứa đầy sỏi, rất ít dịch mật, siêu âm chỉ nhìn thấy biểu hiện của tam chứng WES (wall-echo-shadow) hay bóng cung đôi.

· Đường mật chính: được chia thành đường mật trong gan và ngoài gan.
· Đường mật trong gan trong trạng thái bình thường không thấy được trên siêu âm và đi song hành với các nhánh tĩnh mạch cửa (thấy được trên siêu âm). Ở người lớn tuổi, có thể thấy được đường mật trong gan nhưng có khẩu kính không quá 40% khẩu kính của tĩnh mạch cửa song hành.

Khi dãn đường mật trong gan, siêu âm thấy các dấu hiệu: (1) có hai hay hơn hai cấu trúc ống song hành, khẩu kính đường mật trên 40% tĩnh mạch cửa song hành. (2) thành ống không đều đặn (3) hội tụ hình sao về trung tâm (cửa gan) và (4) có tăng âm phía sau.

Sỏi đường mật trong gan: rất đa dạng, đa số là loại sỏi sắc tố mềm. Biểu hiện siêu âm có thể có dạng hòn riêng biệt nằm riêng lẻ, rải rác hay xếp chuỗi đầy trong cây đường mật. Loại này thường có nồng độ canxi cao nên có tính phản âm mạnh với bóng lưng rõ nét. Sỏi mềm hay sỏi bùn có độ phản âm yếu hơn và bóng lưng cũng yếu hơn, đôi khi không thấy.

· Hơi trong đường mật: những dải phản âm mạnh bóng lưng dơ hay ảnh giả đa âm phản hồi, phân bố theo cây đường mật tỏa từ rốn gan hướng ra ngoại biên. 

· Đường mật ngoài gan: gồm ống gan chung và ống mật chủ.

Kích thước: thường dưới 6mm (quy tắc ngón tay cái: 4mm/tuổi 40, 5mm/tuổi 50, 6mm/tuổi 60 và hơn nữa). Dãn ống mật chủ:7-8mm, nghi ngờ; trên 10mm gần như chắc chắn. 

Dãn ống mật chủ: thường xảy ra ngay trên vị trí tắc và hiện tượng dãn xảy ra lan dần về hướng gan. Tắc đoạn cuối OMC ( dãn OMC ( ống gan chung ( đường mật trong gan.

· Nghiệm pháp xác định tắc mật: khi nghi ngờ có tắc đoạn cuối OMC

· NP bữa ăn nhiều mỡ: sau bữa ăn nhiều mỡ, OMC có đường kính tăng hơn 2mm: có tắc mật.

· NP Valsalva: sau nghiệm pháp OMC giảm 1mm: không có tắc mật; không thay đổi hay tăng lên: có tắc mật.

Sỏi ống mật chủ: do đặc điểm giải phẫu nằm sâu, khó quan sát trên siêu âm nên khi đường mật có dãn thì gợi ý và dễ tìm ra sỏi hơn. Tính chất đặc trưng: khối phản âm dày, có bóng lưng nằm trong lòng đường mật, di động hay không tùy theo kích thước sỏi. Khó khăn: Sỏi nhỏ trong ống mật chủ mà không có dãn đường mật, hay ở người thành bụng dày, bụng chướng nhiều hơi.

· Những yếu tố tiên đoán khó khăn xác định được bằng siêu âm trước mổ

· Túi mật to: túi mật nước, sỏi kẹt cổ (sau bữa ăn mỡ túi mật vẫn không thay đổi kích thước)

· Túi Hartman dãn to do chứa sỏi, do viêm dính hay bẩm sinh 

· Túi mật teo, thành dày do viêm mạn

· Viêm túi mật cấp tính. Những dấu hiệu nguyên phát :Sỏi túi mật, Túi mật đau khu trú (dấu Murphy siêu âm), Sỏi túi mật kẹt (không di động theo tư thế). Những dấu hiệu thứ phát:Túi mật căng, Bùn mật, Dày vách lan tỏa và Dịch quanh túi mật. Và các biến chứng:
Viêm túi mật sinh hơi: bóng hơi trong thành túi mật dày không đều và hơi trong lòng túi mật.

· Viêm túi mật hoại thư: túi mật mất trương lực, dày thành túi mật có nhiều nếp vân, có nhiều màng ngăn trong lòng, dịch mật có phản âm.

· Thủng túi mật: thường thủng ở đáy do máu nuôi kém.

· cấp tính gây viêm phúc mạc toàn thể: dịch quanh túi mật, quanh gan và xa hơn, dọc máng đại tràng phải, hố chậu phải, túi cùng Douglas

· bán cấp gây áp xe quanh túi mật: khối tụ dịch khu trú quanh túi mật, có thể thấy vách ổ áp xe, bên trong có phân vách, dịch có phản âm , đôi khi có hơi bên trong.

· mạn tính gây rò bên trong: túi mật xẹp nhỏ, thành dày không đều, có hơi và có hay không có sỏi bên trong, hơi trong đường mật trong và ngoài gan. Hiếm khi thấy được đường rò.

· Hội chứng Mirrizzi: do sỏi ở cổ hay ống túi mật đè ép vào đường mật chính gây dãn đường mật trong gan. Biểu hiện siêu âm bao gồm: dãn đường mật trong gan, ống mật chủ bình thường, sỏi ở cổ hay ống túi mật.

· Nghi ngờ có sỏi ống mật chủ đi kèm.

4. Các bẫy chẩn đoán cần biết

· Sỏi Túi mật

· Dương tính giả:

. Hơi trong đường tiêu hóa kề cận phản chiếu vào lòng túi mật giả sỏi

. Dịch tiêu hóa nằm cạnh phản chiếu vào lòng túi mật giả sỏi

. Hiệu ứng thùy bên, hiệu ứng phiến mờ  giả bùn túi mật

. Các nếp gấp trong túi mật, nhất là nếp vùng cổ, và khi vôi hóa

. Hơi trong túi mật

. Sỏi nhỏ li ti tụ tập, lắng đọng theo tư thế giả 1 sỏi to

. túi mật sứ

· . túi mật co thắt, xẹp hoàn toàn giả ảnh WES hay bóng cung đôi

· Âm tính giả:

. sỏi trong mũ phrygian, do quét không hết túi mật

. sỏi trong vùng phễu kẹt, viêm dính làm phù nề mô mỡ, làm dính ruột che lấp sỏi

· . sỏi nhỏ trong ống túi mật nằm xa cổ túi mật (có khi xa 2-3 cm)

· Sỏi Đường mật

· Dương tính giả:

. hơi trong đường mật

. hơi trong tĩnh mạch cửa

. nốt đóng vôi nhu mô gan

. chất lợn cợn trong tá tràng phản âm vào lòng OMC

. đóng vôi đầu tụy

. nhú Vater hay u, hạch vùng đầu tụy

. hơi trong ống mật chủ

. đường mật bị vặn xoắn

. động mạch gan phải

· . clip phẫu thuật

· Âm tính giả:

. Sỏi nhỏ trong ống mật chủ không dãn (độ chính xác # 60%)

. Máy móc, bệnh nhân quá mập, và người làm siêu âm.

